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Dưới đây là vài điểm góp ý vào bài viết của anh Trần Hải Hạc: «Học Thuyết Marx, Đảng 
Cộng Sản Việt Nam và Vấn Đề Bóc Lột». Bài viết này đặc biệt có giá trị khi bàn về nội 
dung nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Liên Xô thời Lenin và ở Việt Nam hiện nay. 
Về vấn đề bóc lột, bài viết làm sáng tỏ thêm quan điểm của Marx về lý thuyết thặng dư 
lao động và trên quan điểm của Marx phê phán bài viết của tôi về việc nhìn nhận lại 
Marx nếu tôi hiểu không lầm. Nhận định lại quan điểm của Marx về lý thuyết thặng dư 
của tôi không dựa trên quan điểm của Marx như anh nhận xét. Cho nên việc nhìn nhận lại 
và phê phán phát xuất từ hai góc độ khác nhau. Ngoài việc làm rõ thêm về điểm này, tôi 
cũng chỉ nhân cơ hội nói lại này để làm sáng tỏ thêm khả năng thực tế của việc thực hiện 
liên hệ giữa lý thuyết thặng dư, xoá bỏ tư hữu và nhà nước xã hội chủ nghĩa.    
 
I. Vấn đề nội dung của chủ nghĩa xã hội: 

 
Anh viết rất hay và sâu sắc về vấn đề này, tức là giải trình rất rõ về các quan điểm mù mờ 
của các nhà lý thuyết về chủ nghĩa xã hội như Marx và Lenin. Do lấy xoá bỏ bóc lột làm 
mục tiêu, các nhà lý thuyết về chủ nghĩa xã hội đã cổ võ cách mạng xoá bỏ tư hữu, nhằm 
xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội trong hiện thực đã không vượt 
khỏi những cuộc thử nghiệm về nhà nước mà về mặt chính trị và pháp lý là do đảng cộng 
sản nhân danh công nhân cầm quyền và về kinh tế thì lúc trước đây dựa vào quốc hữu 
hoá nhằm tước hữu và hiện nay là chấp nhận nền kinh tế thị trường nhiều thành phần 
nhưng lấy quốc doanh làm chủ đạo để đối phó với một nền kinh tế hiệu quả thấp. Cơ bản 
của cuộc cải cách kinh tế vừa qua ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc là tạm thời chấp 
nhận quyền tư hữu (bóc lột) nhưng lấy quốc doanh làm chủ đạo. Về mặt chính trị, mặc dù 
có mở rộng quyền dân chủ nhưng vẫn giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản.   

 
Bài viết cũng lý luận là bóc lột của tư bản tư nhân trong xã hội tư bản đã chuyển hoá 
thành bóc lột của nhà nước quan liêu mà đại diện của nó là ban lãnh đạo doanh nghiệp 
nhà nước và ban lãnh đạo cơ quan chủ quản. Phải chăng ở đây có thể hiểu là đảng nhân 
danh nhân dân để tóm thâu thặng dư nhằm lợi ích chung là bóc lột? Theo tôi nghĩ không 
thể kết luận như thế nếu như nhân dân lao động đồng ý với việc việc thâu tóm thặng dư 
này và có quyền tự chủ trong việc định đoạt việc sử dụng thặng dư. Tuy vậy việc nhà 
nước nắm thặng dư mà không có tính bóc lột đòi hỏi nhà nước phải giải quyết hai vấn đề. 
Một là vấn đề thiếu khả năng quản lý của một nhà nước quan liêu để năng suất thấp và để 
tạo kẽ hở cho tham nhũng là một vấn đề khác; nó là con đẻ của thể chế nhà nước quan 
liêu. Về mặt nguyên tắc nếu xoá bỏ được tính quan liêu của nhà nước kiểu này thì có thể 
xoá bỏ được những mặt trái của nó. (Có thể xoá bỏ được không là vấn đề khác.) Hai là 
vấn đề quyền tự chủ của người lao động trong việc sử dụng thặng dư. Nhà nước nhân 
danh công nhân cầm quyền này không phải là mục tiêu của Marx, nhưng mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội do Marx đề xướng và thể chế tương lai nhằm thực hiện được mục tiêu 
đó lại không rõ ràng. Điểm này anh đã nhắc đến trong chú thích [32]: 



« Nội dung của chủ nghĩa xã hội chỉ được Marx phác hoạ một số đặc điểm mà 
thôi. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng đó không phải là tăng trưởng kinh tế hay 
quan tâm về công bằng xã hội, cũng không phải là kết hợp tăng trưởng kinh tế với 
công bằng xã hội – nội dung này, chủ nghĩa tư bản, trong mô hình dân chủ xã 
hội, đã có thể thực hiện nó một cách tương đối (điển hình là những nước Bắc Âu 
trong nửa sau thế kỷ XX).  Có thể nói rằng nội dung đặc thù của chủ nghĩa xã hội 
xoay quanh tính tự chủ của những con người hợp tác tự do và bình đẳng trong xã 
hội. »  

Trong trang 4 anh Hạc có viết thêm về nội dung chủ nghĩa xã hội trên cơ sở của chú thích 
[32]: 

«Quan hệ về phân phối sản phẩm : VÒ danh nghĩa, sản phẩm xã hội của những 
người lao động liên hiệp được phân phối theo lao động, tức là nguyên tắc xã hội 
chủ nghĩa, theo đó thù lao của mỗi người tương ứng với đóng góp cá nhân vào lao 
động xã hội, thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa về thù lao theo giá trị trao đổi của 
sức lao động. Trong cụ thể, nội dung của quan hệ phân phối không chỉ có thế bởi 
vì cộng động xã hội, trước tiên, phải khấu trừ đi các khoản cần thiết để tái sản xuất 
mở rộng (khấu hao, đầu tư) và để đảm bảo cuộc sống tập thể (hành chính nhà 
nước, dịch vụ công cộng, phúc lợi xã hội), phần sản phẩm xã hội còn lại mới qui 
thành thu nhập cá nhân của người lao động.  Từ đó, hai vấn đề được đặt ra.  Một 
mặt, cộng đồng xã hội quyết định phân bố sản phẩm xã hội giữa đầu tư và tiêu 
dùng, rồi giữa tiêu dùng công cộng và tiêu dùng cá nhân như thế nào  : từ những 
thảo luận công dân và chọn lựa thực sự dân chủ, hay từ những thoả hiệp quyền lực 
ở bên trong bộ máy nhà nước quan liêu và được thông qua một cách dân chủ hình 
thức ? Và phải hiểu thế nào qui định không cho những người lao động quyền biểu 
tình phản đối quyết định của bộ máy nhà nước, với lý lẽ rằng đó là nhà nước của 
chính họ ?»  

Điểm liên quan đến vai trò dân chủ của cộng đồng trong việc quyết định chi tiêu trên 
không hiểu có dựa trên quan điểm nào rõ rệt của Lenin không hay chỉ là vài câu phát biểu 
thoáng qua về mục tiêu của xã hội chủ nghĩa? Và thực tế Lenin quan niệm như thế nào về 
vai trò dân chủ trong cộng đồng ? Marx rải rác nơi này nơi kia cũng có vài câu về xã hội 
chủ nghĩa như không còn mua bán (tức là không có thị trường), mà cộng đồng sẽ quyết 
định việc sản xuất và phân phối đến cho từng người. Tức là hình thức một xã hội chủ 
nghĩa rất không tưởng vào giai đoạn của Lenin, cũng như vào giai đoạn hiện nay và trước 
mắt. Một xã hội công dân dân chủ, tự chủ của những người làm chủ tư liệu sản xuất có 
thể hiểu theo nghĩa «cộng đồng quyết định» như trên không ? Nhưng tất nhiên, như anh 
Hạc phân tích nó sẽ dẫn đến tình trạng vô chính phủ trong sản xuất và phân phối đã xảy 
ra năm 1918. Có lẽ Lenin đã ý thức rất rõ là để « cộng đồng quyết định » là điều không 
tưởng và do đó Lenin đã trở lại chấp nhận hình thái một nhà nước quan liêu đứng trên 
dân, chỉ nhằm đối phó với tình hình khó khăn trước mắt và quên bàn đến mục tiêu cũng 
như thể chế của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Anh Hạc đã viết.  

ôTiếp theo sau những đợt quốc hữu hoá doanh nghiệp đã đưa tới một tình trạng vô 
chính phủ trong sản xuất, chính quyền xô viết phải tiến hành một loạt biện pháp 
chỉnh đốn : thiết lập hệ thống hành chính của các hội đồng kinh tế quốc dân nhằm 
nắm lại quyền quản lý tập trung các doanh nghiệp nhà nước, thay cho chế độ kiểm 



soát của công nhân dựa trên các uỷ ban nhà máy ; hạn chế thẩm quyền của các uỷ 
ban nhà máy này vào công tác kỷ luật lao động và tuyên truyền giáo dục ; tập 
trung quyền hành trong doanh nghiệp vào chức vụ giám đốc,  người lao động ở cơ 
sở không còn quyền bầu cử, bãi miễn cán bộ ; chỉ định những nhà tư bản cũ, 
chuyên gia tư sản vào vị trí lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, hội đồng kinh tế 
quốc dân, và mở rộng thang lương cán bộ lên đến hơn năm lần mức lương tối 
thiểu.v.v.. Các quyết định này đã tạo căng thẳng với quần chúng lao động và gây 
ra một cuộc tranh luận gay gắt với đối lập ‘cộng sản cánh tả’. Lênin đã phải xác 
định rằng đó không phải là biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội và càng không 
phải là ‘phương pháp xô viết’. Các biện pháp này chỉ có tính cách tình thế và 
mang nội dung tư bản chủ nghĩa nhà nước, trong đó phải hiểu ‘tư bản không phải 
là tiền vốn mà là những quan hệ xã hội nhất định’. Nói về quyết định thay đổi chế 
độ phân phối, Lênin xác nhận rằng đó là ‘sự từ bỏ trong một chừng mức nào 
nguyên tắc của Công xã Paris và mọi chính quyền vô sản’, theo đó các loại thù lao 
không được vượt mức lương công nhân cấp trung. Ông nhấn mạnh : ‘Phải giải 
thích rõ ràng lý do của bước lùi này’, bởi vì ‘che giấu’ điều đó tức là ‘lừa gạt quần 
chúng’. Tuy được gọi là biện pháp tình thế hay lùi bước, các chế độ phi xã hội chủ 
nghĩa và phi xô viết đó đã tồn tại kéo dài sau khi Lênin mất, rồi ngày càng được 
cũng cố thêm đến chỗ trở thành - từ những năm 1930 trở đi - nội dung đương 
nhiên của những quan hệ về tổ chức lao động, quản lý sản xuất và phân phối sản 
phẩm mang danh ‘xã hội chủ nghĩa’ ở Liên xô.ằ  

Ở đoạn trước đó anh Hạc cũng đã viết Lenin đã nghĩ tới những biện pháp quân bình 
nhằm bảo vệ công nhân : 

« Trong những điều kiện đó, có thể hình thành những mâu thuẫn,  đặc biết là ‘một 
sự đối lập về quyền lợi’ giữa quần chúng công nhân và bộ máy nhà nước quan 
liêu, cho nên những công đoàn phi nhà nước hoá là cần thiết để ‘bảo vệ công nhân 
chống lại nhà nước của họ’.ằ    

Nói tóm lại chế độ xã hội chủ nghĩa từ thời Lenin vẫn chỉ xoay từ tước hữu để hình thành 
nhà nước quan liêu, thất bại thì trở lại chấp nhận tư hữu nhưng vẫn tiếp tục hình thái nhà 
nước quan liêu. Dĩ nhiên giai đoạn lùi bước mang một hình thức khác hẳn : có tư hữu và 
do đó người có tư hữu có thể thoát khỏi ở một mức độ nhất định « vòng kim cô » của nhà 
nước quan liêu. Và cái nhà nước quan liêu đó có thể làm cho đỡ quan liêu đi khi vai trò 
dân chủ và tự chủ của người dân được phát huy. Lenin đã nói đến vai trò của công đoàn 
phi nhà nước nhằm cân bằng lại sức mạnh của nhà nước quan liêu. Và ngoài ra là còn các 
thể chế khác nhằm cân bằng sức mạnh của nhà nước như thể chế phân quyền chẳng hạn 
mà có thể ông không nói tới. Kết hợp một đảng chuyên chế, một nhà nước do đảng lãnh 
đạo và cử ra và một thể chế dân chủ lại là vấn đề nhức đầu khác nữa.   

Nhưng có thể nói cho đến nay nội dung xã hội chủ nghĩa đích thực là điều chưa ai tưởng 
tượng được và có lẽ chưa ai đưa ra được một học thuyết nào đáng để ý. 

Cho nên tôi chỉ có thể tưởng tượng được một nhà nước nhân danh lao động trên một cơ 
sở thể chế mà tính quan liêu nhà nước bị giảm thiểu đến mức tối thiểu. Mà muốn giảm 
tính quan liêu thì người công dân phải có tư sản, có thể tự lao động để sống, tức là thoát 
ra khỏi vòng kiềm chế toàn diện của nhà nước; nhà nước thì lại cần phân quyền nhằm hạn 



chế độc quyền và nhân dân phải được bảo đảm dân chủ. Nói tóm lại là không thể thoát 
khỏi một thể chế tư bản mang tính nhân bản trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Trên cơ 
sở đó, tôi đã phê phán học thuyết thặng dư lao động của Marx (coi bài ở http://www.viet-
studies.org/Maine2002.htm). Phê phán này như anh Hạc đã ghi trong chú thích là dựa vào 
lý thuyết kinh tế thị trường có tư hữu. Anh Hạc phê phán lại là :  

« Những đề xuất trong đảng cộng sản về định nghĩa quan hệ bóc lột tư bản chủ 
nghĩa hạn chế trong hình thái lợi nhuận doanh nghiệp và đề xuất của Vũ Quang 
Việt giới hạn lại phạm trù giá trị thặng dư vào hình thái lợi nhuận doanh nghiệp đó 
xuất phát từ những cách đặt vấn đề khác nhau, kết luận thực tiển không giống 
nhau. Song, về mặt thuần lý luận, cả hai loại đề nghị đều cho thấy rằng những 
phân tích phê phán của Marx về sự sùng bái tư bản không phải là thừa.ằ 

Đoạn phê phán trên chỉ có ý nghĩa nếu tôi chấp nhận hoàn toàn học thuyết thặng dư của 
Marx. 

II. Vấn đề bóc lột, lương lao động và lợi nhuận siêu ngạch 

1. Thặng dư lao động 

Tôi không bác bỏ là lãi và lợi nhuận là thặng dư có nguồn gốc từ lao động. Nhưng cho 
rằng thặng dư này chỉ bắt nguồn từ lao động sống tức là từ lao động mà trong quá trình 
tạo ra thặng dư đó họ là người tham gia. Marx đưa ra lý luận này vì ông cho rằng lao 
động quá khứ tham gia vào việc tạo ra máy móc dùng trong sản xuất đã được chiết khấu 
rồi. Do đó Marx khẳng định tư bản dùng để mua máy móc nhà xưởng hoặc dùng để làm 
vốn lưu động không tạo thêm ra gì hết. Lãi và lợi nhuận mà chủ sở hữu thừa hưởng chỉ là 
chiếm hữu thặng dư lao động sống vì một lý do đơn giản là họ làm chủ tư bản. Tôi cho 
rằng đây là một khẳng định hơn là một chứng minh. Và tôi có thể đồng ý với khẳng định 
này, nếu như con người toàn hảo trong một xã hội toàn hảo, không cần đến chi trả cho 
vốn tư bản mà chủ tư bản bỏ ra hoặc cho vay. Vấn đề đặt ra là người lao động có thực sự 
làm chủ tư bản không? Lấy thặng dư lao động làm của công để đầu tư vào máy móc nhà 
xưởng có thực sự do công nhân quyết định không? Và nếu việc làm lợi, như tăng thêm 
của cải xã hội, có thực sự đem đến đời sống cao hơn cho chính họ hay con cái họ không? 
Thặng dư là lấy từ những người lao động cụ thể, nhưng mục tiêu của tư bản được tập hợp 
lại là cho người khác. Người khác ở đây có thể là chính những người lao động cụ thể 
trên, và có thể là người khác thật. Như vậy đã có sự tách biệt giữa người lao động và của 
cải họ làm ra. Sợi dây nối liền người lao động và của cải của họ là Đảng, nhà nước hay 
tập thể, nhân danh lợi ích của người lao động cụ thể. Tình trạn alienation của con người 
trong thể chế này là quá rõ ràng.       

Thực tế cho thấy chi trả cho việc dùng vốn tư bản là điều hợp lý, nếu không nói là công 
lý để huy động vốn không dùng tới. Dùng « dân chủ », « tập thể » để quyết định việc sử 
dụng thặng dư là hết sức xa vời. Chi trả lãi để sử dụng vốn không được dùng ngay cho 
chính người lao động cụ thể là phương pháp tránh việc nhà nước nhân danh lao động bóc 
lột thặng dư. Và nếu phần chi trả này là chính từ thăng dư theo quan điểm của Marx thì ta 
vẫn thấy cái lý của việc phân chia cái bánh thặng dư để xã hội có một cái bánh lớn hơn 
trong tương lai. Điều lập luận này có thể nói là cơ sở của kinh tế thị trường và việc nhận 



định giá trị thặng dư là trên cơ sở đó. Dĩ nhiên kinh tế thị trường có thể bị lũng đoạn bởi 
những người có tư sản lớn, đặc biệt là tư sản tài chính có tính toàn cầu hiện nay do đó 
trong bài đã viết tôi đưa đến lập luận là cần có một thể chế thị trường gần toàn hảo, chống 
lũng đoạn và bảo đảm cạnh tranh. Anh gọi tư bản tài chính là tư sản « ảo ». Tôi thì chẳng 
thấy nó ảo chút nào chừng nào mà kinh tế thị trường vẫn hiện diện. « Ảo » tất nhiên là 
theo nghĩa của Marx, tức là nó không tạo ra giá trị và những gì mà người bỏ vốn nhận 
được là từ thặng dư của người khác.  Đây là lý luận hết sức trừu tượng, không phản ánh 
thực tế. Của « ảo » do chính người lao động tạo ra, mà khi đem cho vay mà không được 
hưởng một tí lợi [phần thưởng] nào thì hoạ có thánh nhân mới sẵn sàng làm. Về mặt lý 
thuyết, xoá bỏ tư hữu cũng không nhất thiết xoá bỏ được cái ảo đó, nếu như người lao 
động không tiêu hết được những giá trị họ làm ra trong thời kỳ sản xuất. Hơn nữa xoá bỏ 
tư hữu lại không thực tế vì như vậy nó sẽ được thay thế bằng cái gì đây? Nhà nước nhân 
danh? Nhà nước quan liêu chăng?   Hay tập thể, cộng đồng dân chủ thực sự? (và làm sao 
cộng đồng dân chủ thực sự này hoạt động hiệu quả để tự tồn tại?) Nhìn rộng ra hơn phạm 
vi một nước, việc sử dụng vốn tư bản của nước khác không thể không phải trả giá. Hay 
một cái gì khác mà mọi người còn đang chờ đợi câu trả lời. Và dù có câu trả lời thì liệu ta 
có nên dấn thân vào một cuộc thử nghiệm đắt giá nữa không như tôi đã nêu ra trong bài 
tôi đã viết? 

Phê phán chủ nghĩa tư bản của Marx rất có giá trị và còn có giá trị dài lâu, nhất là phương 
pháp luận phê phán nhằm cải cách chế độ tư bản, nhưng để làm cơ sở cho một cuộc cách 
mạng lật đổ chế độ tư bản thì tôi e rằng lý thuyết của Marx không phải là câu trả lời cho 
giai đoạn hiện nay và trước mắt.           

2. Vấn đề tư bản tri thức và lợi nhuận siêu ngạch 

Tôi chỉ đặt vấn đề là liệu người bỏ vốn (tri thức hoặc tiền bạc), tức là chủ tư sản có quyền 
nhận phần từ thặng dư này không ? Và vấn đề nhận này có tính công lý không hay là bóc 
lột lao động? Dĩ nhiên câu hỏi này chỉ có ý nghĩa trong một xã hội tư bản. Lãi và lợi 
nhuận tất nhiên là do cung cầu của thị trường quyết định.  Cũng như lý luận về tính hợp 
lý của phân phối lại thặng dư cho chủ tư bản, tôi cũng đặt vấn đề về phân phối lại cho chủ 
tư bản tri thức.     

Anh Hạc viết về Marx : 

ôTrong Tiền lương, giá cả và lợi nhuận, Marx nhấn mạnh rằng tiền lương (giá trị 
trao đổi sức lao động) và lợi nhuận (giá trị thặng dư) đều vô định : tiền lương có 
mức tối thiểu nhưng không có mức tối đa ; lợi nhuận chỉ bị giới hạn bởi mức tối 
thiểu có tính sinh lý của tiền lương và mức tối đa có tính sinh lý của ngày lao 
động. Giữa những giới hạn đó, tiền lương cũng như lợi nhuận có ‘một thang biến 
thiên bao la’, và do đó ‘cuộc đấu tranh không ngừng giữa tư bản và lao động’ có 
tính quyết định: ‘Chung quy là vấn đề so sánh lực lượng giữa các bên đấu tranh’.ằ 

Nói chung phân tích của Marx là đúng, nhưng đúng có mức độ. Trên bình diện vĩ mô, có 
biến thiên về tiền lương giữa mức tối đa và mức tối thiểu, nhưng biến thiên này không 
phải là vô hạn định trong khoảng cách cho phép nếu có cạnh tranh trên thị trường. Thừa 
vốn sẽ giảm lãi suất, lãi suất giảm sẽ đẩy mạnh đầu tư, đầu tư tăng tạo ra nhiều sản phẩm, 



tất sẽ tạo áp lực giảm giá, và lợi nhuận sẽ giảm. Tăng sản xuất cũng sẽ đòi hỏi tăng lao 
động do đó tạo áp lực tăng lương. Khi nền kinh tế chuyển từ thuần nông sang công 
nghiệp thì do lao động ở khu vực nông nghiệp quá thấp, lao động lại dư thừa cho nên tư 
bản sơ khai có thể trả giá lao động rất thấp, bóc lột dã man. Nhưng khi tư bản công 
nghiệp phát triển thì thị trường lao động không phải dư thừa như thuở ban đầu cho nên 
cạnh tranh đã có tác dụng nâng lương. Tất nhiên cũng do đấu tranh của giai cấp thợ 
thuyền mà các nước tư bản đã phải áp dụng các chính sách xã hội như qui định lương tối 
thiểu. 

Ở cả mức vi mô và vĩ mô, khi bàn đến lợi nhuận siêu ngạch tôi đã liên quan nó với lao 
động phát kiến (có thể chỉ là vấn đề đặc thù nhưng là động lực cho phát triển) và điều này 
chính là điều Marx không bàn tới cụ thể. Mức tối đa của tiền lương/lợi nhuận này không 
chỉ bị giới hạn bởi tính sinh lý của ngày lao động. Một lao động làm chủ sáng tạo vượt 
ngoài tính sinh lý của ngày lao động. Tôi lấy một thí dụ rất thô thiển như đã viết trong bài 
của tôi. Một lao động sáng tạo chỉ cần dùng vài người lao động làm thuê, thậm chí anh ta 
có thể làm một mình, làm ra một sản phẩm ai cũng thấy giá trị tăng năng suất của nó, tức 
là tăng tổng khối thặng dư của toàn xã hội, mà tất cả những người lao động khác không 
phải làm thêm giờ hoặc tăng cường độ lao động một chút xíu nào, do đó thị trường sẵn 
sàng chia cho anh phát kiến phần lớn thặng dư xã hội vừa mới tạo ra.  Vậy thì thặng dư 
toàn xã hội tăng thêm lên kia (khối mầu đen ở hình dưới) là thuộc về anh phát kiến hay 
thuộc về những người lao động hoặc do anh ta thuê hoặc làm việc ở các hoạt động kinh tế 
khác trong xã hội?  Ở đây tôi nói ở cấp độ vĩ mô, tức là bàn đến thặng dư toàn xã hội.  

 

  Thặng dư 
tăng thêm 
(đen) 

 Đây chính là điểm tôi bàn về Marx mà anh Hạc cho là tôi lầm lẫn ở chú thích 67: 

ôDo nhầm lẫn giữa hai cấp độ trừu tượng hoá trong phân tích tư bản (tư bản nói 
chung / tư bản trong tính đa dạng), bài viết của Vũ Quang Việt cho rằng phạm trù 
lợi nhuận siêu ngạch không có chỗ đứng trong lý luận của Marx : ‘Lý thuyết thặng 
dư của Marx phân tích có tính trừu tượng hoá, giản lược mọi trường hợp và tình 
trạng trung bình, do đó các trường hợp đặc biệt như trường hợp sang kiến nói trên 
[siêu lợi nhuận xuất phát tư sáng kiến và phát minh tăng năng suất] không có chỗ 
đứng’ (Vũ Quang Việt, tài liệu ®½ dẫn, tr. 10).» 

Marx không bàn tới nguồn gốc cụ thể của lợi nhuận siêu ngạch, mà có thể tạo ra do tìm ra 
thị trường mới, sản phẩm mới hoặc áp dụng tư bản cố định (máy móc) mới có năng suất 
cao. Tôi cụ thể hoá vào tri thức phát kiến mà ở mức độ nào đó được phản ánh qua tư bản 
cố định mới.  Dĩ nhiên khi bàn về tư bản tri thức thì cũng có người có thể phê phán ngay 
là: đây là tư bản chết được tích tụ qua nhiều thế hệ và được anh phát kiến sử dụng do đó 
không hoàn toàn là lao động của anh đó mà phần lớn là lao động xã hội. Nhưng rõ ràng là 
không thể giản lược đưa về giờ lao động thông thường, bởi vì không thể định giá nó 
trước khi nó thể hiện ở thị trường. 



3. Phân phối lại thặng dư 

Tư hữu cũng đặt ra nhiều vấn đề mà xã hội cần giải quyết để đi đến một cái mà ta có thể 
gọi là đồng thuận xã hội. Tư hữu có thể do chiếm đoạt phi pháp, có thể do thị trường 
không hoàn hảo từ quá khứ, do may mắn, do sinh ra đã có lợi thế hoặc do tri thức của xã 
hội đã tích tụ, v.v. Công lý đòi hỏi sự phân phối lại. Nếu không thế, việc đóng thuế lũy 
tiến, đánh thuế tài sản hiện có hoặc đánh thuế tài sản kế thừa trở nên phi lý. Dù không coi 
đó là công lý thì nhu cầu đồng thuận xã hội cũng đòi hỏi phân phối lại. Tôi cho rằng việc 
phân phối lại thặng dư cho lãi và lợi nhuận thì nên để thị trường hoàn hảo quyết định là 
tốt nhất. Muốn thị trường hoàn hảo thì không thể không có bàn tay con người mà cụ thể 
là nhà nước. Các loại phân phối lại khác phải từ nhà nước. Tôi không thể hình dung nổi 
việc phân phối lại có thể định đoạt bởi một cộng đồng bình đẳng, tự nguyện và tự chủ. 

4. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam có quyền làm chủ tư bản không?  

Về điểm này anh Hạc đặt vấn đề rất đúng. Đảng viên đã lấy lãi thì việc này có khác gì thu 
lấy thặng dư lao động của người khác nếu như ta theo đúng lý thuyết thặng dư của Marx. 
Đi xa hơn một chút ta có thể lý luận là nếu Đảng cộng sản lấy lý thuyết thặng dư và xoá 
bỏ tư hữu là tín điều, là kim chỉ nam thì việc lấy lãi và thu nhập thặng dư khác là điều phi 
lý. Có khác gì một người lấy quyết định của giáo hội công giáo La Mã làm tín điều, chấp 
nhận làm kẻ tu hành thì làm sao lại có thể lấy vợ trừ khi giáo hội La Mã thay đổi quan 
điểm. Hành động phải đi đôi với lời nói. Việc cho phép đảng viên làm tư bản, thu thặng 
dư chỉ có thể hiểu được nếu đảng chưa phải là đảng cộng sản. Và như thế trở lại vấn đề 
đã đặt ra ở đoạn I, đảng cho phép tư hữu chưa thể là một đảng cộng sản.                           


